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                 PHẦN TRẮC NGHIỆM LỰA CHỌN  (5,0 điểm) 
(Chọn 1 trong các câu A, B, C, D  rồi điền vào BÀI LÀM PHẦN TRẮC NGHIỆM ở trang 6) 

Caâu 1 Với điều kiện  và , xét biểu diễn hình học của các số phức (trên cùng một mặt 

phẳng phức): , 
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Khẳng định nào sau đây đúng? 
A) có biểu diễn hình học tương ứng với bốn đỉnh một hình vuông. 321 ,,, zzzzo

B)  có biểu diễn hình học tương ứng với bốn đỉnh một hình chữ nhật. 321 ,,, zzzzo

C)  có biểu diễn hình học là ba đỉnh một tam giác đều và . 321 ,,, zzzzo 3zzo 

D)  thẳng hàng. 321 ,,, zzzzo
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2+3iCâu 2  Cho số phức z =  + e . Khi đó, phần thực và phần ảo của  là: z

A) 3cos  , 3sin  2Re 2ez  Im 2ez 
B) 3cos  , 3sin  2Re 2ez  Im 2ez 
 

C) 3cos2Re z  , 3sinIm z  
D) 3cos  , 3sin  2Re 2ez  2Im 2ez 
 

z
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Câu 3  Ảnh của đường thẳng   qua phép biến hình w = = u +iv  là xy 

A) Đường tròn u2 + v2 =1.    C) Đường thẳng u = v. 
B) Nửa đường thẳng u = -v với u > 0.  D) Đường thẳng v = -u . 

Câu 4  Khẳng định nào sau đây sai? 

A) Nếu hàm u(x,y) và v(x,y) điều hòa và thỏa điều kiện (C-R) trên nửa mặt phẳng mở  0Im:  zzD  
thì hàm )(zf  = u(x,y) + iv(x,y) giải tích trên D . 

B) Hàm phức )(zf  = u(x,y) + iv(x,y)  khả vi trên miền D khi và chỉ khi các hàm u(x,y), v(x,y)  khả vi và 
thỏa điều kiện Cauchy – Reimann trên miền D. 

C) Nếu các hàm ),(), không điều hòa trên miền D thì hàm )(zf  = u(x,y)+ iv(x,y) không giải tích 

trên mieàn D. 

,( yxvyxu

D) Nếu các hàm ),(), điều hòa trên miền D thì hàm )(zf  = u(x,y)+ iv(x,y) giải tích trên miền D. ,( yxvyxu
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Câu 5 Trong mặt phẳng phức, cho các hàm số , yxyyxu 388),( 22  5167  xyxv . Khẳng định 
nào sau đây đúng? 
A) u, v điều hòa nhưng không là các hàm điều hòa liên hợp. 
B) u, v là các hàm điều hòa liên hợp. 
 

C) u điều hòa, v không điều hòa. 
D) v điều hòa, u không điều hòa 

Câu 6  Khẳng định nào sau đây sai ? 
A) Hàm phức )(zf  = u(x,y)+ iv(x,y)bị chặn (về mudun) trên miền D khi và chỉ khi các hàm thực u(x,y), 

v(x,y) bị chặn trên miền D. 
B) Nếu hàm phức )(zf = u(x,y) +i v(x,y) không liên tục trên miền D thì u(x,y) và v(x,y) không liên tục 

trên D. 
C) Hàm phức )(zf  = u(x,y) +i v(x,y) liên tục trên miền D khi và chỉ khi các hàm thực u(x,y), v(x,y) liên 

tục trên miền D. 



D)  Cho hàm biến phức )(zf = u(x,y) +iv(x,y),  z0 = x0 +iy0 và giả sử các giới hạn đều tồn tại.   
Khi đó: +i . 
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Câu 7    Khẳng định nào sau đây sai? 
A) Nếu a là điểm bất thường cô lập của hàm )(zf  và  , Azf  

(với  A0 ) thì a là cực điểm cấp  m của hàm )(zf . 
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Câu 8  Để giải phương trình tích phân: y(t)= 2e-3t+2  ta làm như sau: duut
t

uy )cos(
0

)( 

 Phương trình tương đương với  :  y(t) = 2e-3t +2y(t)*cost  
 Đặt Y = Y(p) = L y(t) biến đổi Laplace hai vế phương trình ta được  

Y = 
3
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+ 2L y(t) L cost   Y = 
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 Giải phương trình với Y là ẩn ta được: Y = 
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 Phân tích thành phân thức đơn giản: Y = 
2)1( p

A + 
1p

B +
3p

C  (với A, B, C = const) 

 Biến đổi Laplace ngược hai vế ta được nghiệm : y(t) = t                              tt CeBeAte 3
A)  Cách làm sai, tính toán đúng, kết quả sai. 
B) Cách làm đúng, tính toán sai, kết quả sai.    
 

C)   Cách làm sai, tính toán sai, kết quả sai. 
D)   Cách làm đúng, tính toán đúng, kết quả đúng. 
 

Câu  9  Giả sử  L f(t) = F(p). Khẳng định nào sau đây sai? 

A) Nếu f(t) là hàm gốc tuần hoàn với chu kỳ T thì L f(t) = 1
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Caâu 10  Khẳng định nào sau đây sai? 
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A) Khai trieån Laurent của  quanh điểm bất thường cô lập =  là  izo 
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PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm) 
Câu 11  ( 1,5điểm)  Áp dụng phép biến đổi Laplace giải phương trình vi phân 

 với  điều kiện  và  tyyy 2cos36'7''  0)0( y 0)0(' y

Câu 12  (1,5 điểm)   

 

Cho mạch điện RL như hình vẽ thỏa phương trình vi phân 

dt

tdi
L

)(  +R )(ti  =  , i(0) = 0 tEo 3cos

 với  là các hằng số dương. LREo ,,

a) Áp dụng phép biến đổi Laplace giải phương trình vi 
phân để tìm .  )(ti
 

b) Chứng tỏ rằng sau khoảng thời gian t  đủ lớn nghiệm của phương trình vi phân, , biểu diễn 
xấp xỉ một dao động điều hòa theo thời gian . Xác định biên độ dao động này theo . 

)(ti

Eot LR,,
 

Câu 13  (2 điểm)  
a) Áp dụng phép biến đổi Laplace giải hệ phương trình vi phân 

                                                       , điều kiện x(0)= y(0) = 0 
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b) Tính , . Xác tọa độ gần đúng trong mặt phẳng Oxy  của điểm  sau 

khoảng thời gian t đủ lớn. 
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Ghi chú :  Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. 
CHUẨN ĐẦU RA 

 

Nội dung kiểm tra Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) 
Từ câu 1 đến câu 10  G1: 1.1, 1.2 

G2: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 , 2.4.3 
Câu 11, Câu 12, Câu 13: Áp dụng phép biến đổi 
Laplace giải phương trình vi phân, hệ phương trình vi 
phân rồi ứng dụng vào đời sống.  

G1: 1.1, 1.2 
G2: 2.1.3, 2.1.3, 2.1.4 , 2.4.3 

                                                                                            Ngày  7 tháng 8 năm 2017 
                                                                                        Thông qua Bộ môn Toán 
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ĐỀ THI CUỐI  KỲ HỌC KỲ III  NĂM HỌC 2016-2017 
MÔN:  HÀM  BIẾN  PHỨC  VÀ PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE   
Mã môn học: MATH 121201   Thời gian : 90 phút (8/8/2017)     
Đề thi gồm  3  trang                Được phép sử dụng tài liệu 
M  

ã đề: 0011-0808-2017-0011-0010 (Nộp lại đề này)  

                 PHẦN TRẮC NGHIỆM LỰA CHỌN  (5,0 điểm) 
(Chọn 1 trong các câu A, B, C, D  rồi điền vào BÀI LÀM PHẦN TRẮC NGHIỆM ở trang 6) 

Câu 1    Khẳng định nào sau đây sai? 
A) Nếu a là điểm bất thường cô lập của hàm )(zf  và  , Azf  

(với  A0 ) thì a là cực điểm cấp  m của hàm )(zf . 
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Câu 2  Để giải phương trình tích phân: y(t)= 2e-3t+2  ta làm như sau: duut
t

uy )cos(
0

)( 

 Phương trình tương đương với  :  y(t) = 2e-3t +2y(t)*cost  
 Đặt Y = Y(p) = L y(t) biến đổi Laplace hai vế phương trình ta được  

Y = 
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 Giải phương trình với Y là ẩn ta được: Y = 
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 Phân tích thành phân thức đơn giản: Y = 
2)1( p

A + 
1p

B +
3p

C  (với A, B, C = const) 

 Biến đổi Laplace ngược hai vế ta được nghiệm : y(t) = t                              tt CeBeAte 3
A)  Cách làm sai, tính toán đúng, kết quả sai. 
B) Cách làm đúng, tính toán sai, kết quả sai.    
 

C)   Cách làm sai, tính toán sai, kết quả sai. 
D)   Cách làm đúng, tính toán đúng, kết quả đúng. 
 

Câu  3  Giả sử  L f(t) = F(p). Khẳng định nào sau đây sai? 

1

1 0 
Tp
pt f t dt

e
e

T

( )A) Nếu f(t) là hàm gốc tuần hoàn với chu kỳ T thì L f(t) =  

B) Nếu  và f(t+2) = f(t)  thì L f(t) =








πtπkhi

πtkhitt
tf

20

0sin
)( dtttpt

pπ e
e

)sin(
21

1 2π

0




  

tshtch
p

p
8289

64

169
2












25

6

)2(

!38
]5cos68[ 24

23





 

p

p

pp
tet t  -1C) L         D) L  

Caâu 4  Khẳng định nào sau đây sai? 
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Caâu 5 Với điều kiện  và , xét biểu diễn hình học của các số phức (trên cùng một mặt 

phẳng phức): , 

ba, 022  ba

ibazo  2
1 (z  )
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Khẳng định nào sau đây đúng? 
A) có biểu diễn hình học tương ứng với bốn đỉnh một hình vuông. 321 ,,, zzzzo

B)  có biểu diễn hình học tương ứng với bốn đỉnh một hình chữ nhật. 321 ,,, zzzzo

C)  có biểu diễn hình học là ba đỉnh một tam giác đều và . 321 ,,, zzzzo 3zzo 

D)  thẳng hàng. 321 ,,, zzzzo
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2+3iCâu 6  Cho số phức z =  + e . Khi đó, phần thực và phần ảo của  là: z

A) 3cos  , 3sin  2Re 2ez  Im 2ez 
B) 3cos  , 3sin  2Re 2ez  Im 2ez 
 

C) 3cos2Re z  , 3sinIm z  
D) 3cos  , 3sin  2Re 2ez  2Im 2ez 
 

z

3
Câu 7  Ảnh của đường thẳng   qua phép biến hình w = = u +iv  là xy 

A) Đường tròn u2 + v2 =1.    C) Đường thẳng u = v. 
B) Nửa đường thẳng u = -v với u > 0.  D) Đường thẳng v = -u . 
Câu 8  Khẳng định nào sau đây sai? 

A) Nếu hàm u(x,y) và v(x,y) điều hòa và thỏa điều kiện (C-R) trên nửa mặt phẳng mở  0Im:  zzD  
thì hàm )(zf  = u(x,y) + iv(x,y) giải tích trên D . 

B) Hàm phức )(zf  = u(x,y) + iv(x,y)  khả vi trên miền D khi và chỉ khi các hàm u(x,y), v(x,y)  khả vi và 
thỏa điều kiện Cauchy – Reimann trên miền D. 

C) Nếu các hàm ),(), không điều hòa trên miền D thì hàm )(zf  = u(x,y)+ iv(x,y) không giải tích 

trên mieàn D. 

,( yxvyxu

D) Nếu các hàm ),(), điều hòa trên miền D thì hàm )(zf  = u(x,y)+ iv(x,y) giải tích trên miền D. ,( yxvyxu

Câu 9 Trong mặt phẳng phức, cho các hàm số , yxyyxu 388),( 22  5167  xyxv . Khẳng định 
nào sau đây đúng? 
A) u, v điều hòa nhưng không là các hàm điều hòa liên hợp. 
B) u, v là các hàm điều hòa liên hợp. 
 

C) u điều hòa, v không điều hòa. 
D) v điều hòa, u không điều hòa 

Câu 10  Khẳng định nào sau đây sai ? 
A) Hàm phức )(zf  = u(x,y)+ iv(x,y)bị chặn (về mudun) trên miền D khi và chỉ khi các hàm thực u(x,y), 

v(x,y) bị chặn trên miền D. 
B) Nếu hàm phức )(zf = u(x,y) +i v(x,y) không liên tục trên miền D thì u(x,y) và v(x,y) không liên tục 

trên D. 
C) Hàm phức )(zf  = u(x,y) +i v(x,y) liên tục trên miền D khi và chỉ khi các hàm thực u(x,y), v(x,y) liên 

tục trên miền D. 
D)  Cho hàm biến phức )(zf = u(x,y) +iv(x,y),  z0 = x0 +iy0 và giả sử các giới hạn đều tồn tại.   

Khi đó: +i . 

o

o
y
x

,x(ulim


0

y
x

)y)z(f
zz

lim 


o

o
yy
xx

)y,x(vlim






PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm) 
Câu 11  ( 1,5điểm)  Áp dụng phép biến đổi Laplace giải phương trình vi phân 

 với  điều kiện  và  tyyy 2cos36'7''  0)0( y 0)0(' y

Câu 12  (1,5 điểm)   

 

Cho mạch điện RL như hình vẽ thỏa phương trình vi phân 

dt

tdi
L

)(  +R )(ti  =  , i(0) = 0 tEo 3cos

 với  là các hằng số dương. LREo ,,

a) Áp dụng phép biến đổi Laplace giải phương trình vi 
phân để tìm .  )(ti
 

b) Chứng tỏ rằng sau khoảng thời gian t  đủ lớn nghiệm của phương trình vi phân, , biểu diễn 
xấp xỉ một dao động điều hòa theo thời gian . Xác định biên độ dao động này theo . 

)(ti

Eot LR,,
 

Câu 13  (2 điểm)  
a) Áp dụng phép biến đổi Laplace giải hệ phương trình vi phân 

                                                       , điều kiện x(0)= y(0) = 0 







04'

23'

yyx

yx

b) Tính , . Xác tọa độ gần đúng trong mặt phẳng Oxy  của điểm  sau 

khoảng thời gian t đủ lớn. 

)(lim tx
t 

)(lim ty
t 

 )();( tytxM

Ghi chú :  Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. 
CHUẨN ĐẦU RA 

 

Nội dung kiểm tra Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) 
Từ câu 1 đến câu 10  G1: 1.1, 1.2 

G2: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 , 2.4.3 
Câu 11, Câu 12, Câu 13: Áp dụng phép biến đổi 
Laplace giải phương trình vi phân, hệ phương trình vi 
phân rồi ứng dụng vào đời sống.  

G1: 1.1, 1.2 
G2: 2.1.3, 2.1.3, 2.1.4 , 2.4.3 

                                                                                            Ngày  7 tháng 8 năm 2017 
                                                                                        Thông qua Bộ môn Toán 
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(Chọn 1 trong các câu A, B, C, D  rồi điền vào BÀI LÀM PHẦN TRẮC NGHIỆM ở trang 6) 

 - 1 -

Câu 1 Trong mặt phẳng phức, cho các hàm số , yxyyxu 388),( 22  5167  xyxv . Khẳng định 
nào sau đây đúng? 
A) u, v điều hòa nhưng không là các hàm điều hòa liên hợp. 
B) u, v là các hàm điều hòa liên hợp. 
 

C) u điều hòa, v không điều hòa. 
D) v điều hòa, u không điều hòa 

Câu 2  Khẳng định nào sau đây sai ? 
A) Hàm phức )(zf  = u(x,y)+ iv(x,y)bị chặn (về mudun) trên miền D khi và chỉ khi các hàm thực u(x,y), 

v(x,y) bị chặn trên miền D. 
B) Nếu hàm phức )(zf = u(x,y) +i v(x,y) không liên tục trên miền D thì u(x,y) và v(x,y) không liên tục 

trên D. 
C) Hàm phức )(zf  = u(x,y) +i v(x,y) liên tục trên miền D khi và chỉ khi các hàm thực u(x,y), v(x,y) liên 

tục trên miền D. 
D)  Cho hàm biến phức )(zf = u(x,y) +iv(x,y),  z0 = x0 +iy0 và giả sử các giới hạn đều tồn tại.   

Khi đó: +i . 

o

o
y
x

,x(ulim


0

y
x

)y)z(f
zz

lim 


o

o
yy
xx

)y,x(vlim




Caâu 3 Với điều kiện  và , xét biểu diễn hình học của các số phức (trên cùng một mặt 

phẳng phức): , 

ba, 022  ba

ibazo  2
1 (z  )

π
i
eiba  2

3

3 )(
π

i
eibaz 2

2

2 )(
π

i
eibaz , , . 

Khẳng định nào sau đây đúng? 
A) có biểu diễn hình học tương ứng với bốn đỉnh một hình vuông. 321 ,,, zzzzo

B)  có biểu diễn hình học tương ứng với bốn đỉnh một hình chữ nhật. 321 ,,, zzzzo

C)  có biểu diễn hình học là ba đỉnh một tam giác đều và . 321 ,,, zzzzo 3zzo 

D)  thẳng hàng. 321 ,,, zzzzo

2017

2

5
i

i



2+3iCâu 4  Cho số phức z =  + e . Khi đó, phần thực và phần ảo của  là: z

A) 3cos  , 3sin  2Re 2ez  Im 2ez 
B) 3cos  , 3sin  2Re 2ez  Im 2ez 
 

C) 3cos2Re z  , 3sinIm z  
D) 3cos  , 3sin  2Re 2ez  2Im 2ez 
 

z

3
Câu 5  Ảnh của đường thẳng   qua phép biến hình w = = u +iv  là xy 

A) Đường tròn u2 + v2 =1.    C) Đường thẳng u = v. 
B) Nửa đường thẳng u = -v với u > 0.  D) Đường thẳng v = -u . 

Câu 6  Khẳng định nào sau đây sai? 

A) Nếu hàm u(x,y) và v(x,y) điều hòa và thỏa điều kiện (C-R) trên nửa mặt phẳng mở  0Im:  zzD  
thì hàm )(zf  = u(x,y) + iv(x,y) giải tích trên D . 

B) Hàm phức )(zf  = u(x,y) + iv(x,y)  khả vi trên miền D khi và chỉ khi các hàm u(x,y), v(x,y)  khả vi và 
thỏa điều kiện Cauchy – Reimann trên miền D. 



C) Nếu các hàm ),(), không điều hòa trên miền D thì hàm )(zf  = u(x,y)+ iv(x,y) không giải tích 

trên mieàn D. 

,( yxvyxu

D) Nếu các hàm ),(), điều hòa trên miền D thì hàm )(zf  = u(x,y)+ iv(x,y) giải tích trên miền D. ,( yxvyxu

Câu  7  Giả sử  L f(t) = F(p). Khẳng định nào sau đây sai? 

A) Nếu f(t) là hàm gốc tuần hoàn với chu kỳ T thì L f(t) = 1

1 0 
Tp
pt f t dt

e
e

T

( )  

B) Nếu  và f(t+2) = f(t)  thì L f(t) =








πtπkhi

πtkhitt
tf

20

0sin
)( dtttpt

pπ e
e

)sin(
21

1 2π

0




  

tshtch
p

p
8289

64

169
2












25

6

)2(

!38
]5cos68[ 24

23





 

p

p

pp
tet t  -1C) L         D) L  

Caâu 8  Khẳng định nào sau đây sai? 

ize 
1

ize 
1




 0 )(!

1

n
nizn

A) Khai trieån Laurent của  quanh điểm bất thường cô lập =  là  izo 

izeizzf 
1

3)()( B) Khai trieån Laurent của hàm  quanh điểm bất thường cô lập izo   là        

= )(zf 


 


0

3

)(!

1
)(
n

nizn
iz 




0

3)(!

1

n
nizn

=  





82

1
3)(

iz

iz dzeiz

 - 2 -

C) =
12!4

1
2

iπ
iπ         D) izo   là điểm bất thường bỏ được của hàm izeizzf  3)()(

1

. 

Câu 9    Khẳng định nào sau đây sai? 
A) Nếu a là điểm bất thường cô lập của hàm )(zf  và  , Azf  

(với  A0 ) thì a là cực điểm cấp  m của hàm )(zf . 


)(lim zf
az

az m

az



)()(lim

B) iz   là cực điểm cấp 2 của hàm 2)(
)(

3

iz

e
zf

izz




  

C) 
 



42
2)(

3

iz

dz
iz

e izz
= )13 3 ie                                                   D)  (2 iπ 

 


24
2)(

3

iz

dz
iz

e izz
= 0                          

Câu 10  Để giải phương trình tích phân: y(t)= 2e-3t+2  ta làm như sau: duut
t

uy )cos(
0

)( 

 Phương trình tương đương với  :  y(t) = 2e-3t +2y(t)*cost  
 Đặt Y = Y(p) = L y(t) biến đổi Laplace hai vế phương trình ta được  

Y = 
3

2

p
+ 2L y(t) L cost   Y = 

3

2

p
+2Y

12 p

p  

 Giải phương trình với Y là ẩn ta được: Y = 
)3()1(

)1(2
2

2



pp

p  

 Phân tích thành phân thức đơn giản: Y = 
2)1( p

A + 
1p

B +
3p

C  (với A, B, C = const) 

 Biến đổi Laplace ngược hai vế ta được nghiệm : y(t) = t                              tt CeBeAte 3
A)  Cách làm sai, tính toán đúng, kết quả sai. 
B) Cách làm đúng, tính toán sai, kết quả sai.    
 

C)   Cách làm sai, tính toán sai, kết quả sai. 
D)   Cách làm đúng, tính toán đúng, kết quả đúng. 
 



PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm) 
Câu 11  ( 1,5điểm)  Áp dụng phép biến đổi Laplace giải phương trình vi phân 

 với  điều kiện  và  tyyy 2cos36'7''  0)0( y 0)0(' y

Câu 12  (1,5 điểm)   

 

Cho mạch điện RL như hình vẽ thỏa phương trình vi phân 

dt

tdi
L

)(  +R )(ti  =  , i(0) = 0 tEo 3cos

 với  là các hằng số dương. LREo ,,

a) Áp dụng phép biến đổi Laplace giải phương trình vi 
phân để tìm .  )(ti
 

b) Chứng tỏ rằng sau khoảng thời gian t  đủ lớn nghiệm của phương trình vi phân, , biểu diễn 
xấp xỉ một dao động điều hòa theo thời gian . Xác định biên độ dao động này theo . 

)(ti

Eot LR,,
 

Câu 13  (2 điểm)  
a) Áp dụng phép biến đổi Laplace giải hệ phương trình vi phân 

                                                       , điều kiện x(0)= y(0) = 0 





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04'

23'

yyx

yx

b) Tính , . Xác tọa độ gần đúng trong mặt phẳng Oxy  của điểm  sau 

khoảng thời gian t đủ lớn. 

)(lim tx
t 

)(lim ty
t 

 )();( tytxM

Ghi chú :  Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. 
CHUẨN ĐẦU RA 

 

Nội dung kiểm tra Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) 
Từ câu 1 đến câu 10  G1: 1.1, 1.2 

G2: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 , 2.4.3 
Câu 11, Câu 12, Câu 13: Áp dụng phép biến đổi 
Laplace giải phương trình vi phân, hệ phương trình vi 
phân rồi ứng dụng vào đời sống.  

G1: 1.1, 1.2 
G2: 2.1.3, 2.1.3, 2.1.4 , 2.4.3 

                                                                                            Ngày  7 tháng 8 năm 2017 
                                                                                        Thông qua Bộ môn Toán 
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Giáo viên chấm thi 1&2 ĐIỂM 
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Sinh viên nộp lại đề thi cùng với 
bài làm. 

 
 

BÀI LÀM PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trả lời           

BÀI LÀM PHẦN TỰ LUẬN 
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Câu  1  Giả sử  L f(t) = F(p). Khẳng định nào sau đây sai? 
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Caâu 2  Khẳng định nào sau đây sai? 
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A) Khai trieån Laurent của  quanh điểm bất thường cô lập =  là  izo 
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3)()( B) Khai trieån Laurent của hàm  quanh điểm bất thường cô lập  là   izo 
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Câu 3    Khẳng định nào sau đây sai? 
A) Nếu a là điểm bất thường cô lập của hàm )(zf  và  , Azf  
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Câu 4  Để giải phương trình tích phân: y(t)= 2e-3t+2  ta làm như sau: duut
t

uy )cos(
0
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 Phương trình tương đương với  :  y(t) = 2e-3t +2y(t)*cost  
 Đặt Y = Y(p) = L y(t) biến đổi Laplace hai vế phương trình ta được  
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 Giải phương trình với Y là ẩn ta được: Y = 
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 Phân tích thành phân thức đơn giản: Y = 
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 Biến đổi Laplace ngược hai vế ta được nghiệm : y(t) = t                              tt CeBeAte 3
A)  Cách làm sai, tính toán đúng, kết quả sai. 
B) Cách làm đúng, tính toán sai, kết quả sai.    
 

C)   Cách làm sai, tính toán sai, kết quả sai. 
D)   Cách làm đúng, tính toán đúng, kết quả đúng. 
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Câu 5 Trong mặt phẳng phức, cho các hàm số , yxyyxu 388),( 22  5167  xyxv . Khẳng định 
nào sau đây đúng? 
A) u, v điều hòa nhưng không là các hàm điều hòa liên hợp. 
B) u, v là các hàm điều hòa liên hợp. 
 

C) u điều hòa, v không điều hòa. 
D) v điều hòa, u không điều hòa 

Câu 6  Khẳng định nào sau đây sai ? 
A) Hàm phức )(zf  = u(x,y)+ iv(x,y)bị chặn (về mudun) trên miền D khi và chỉ khi các hàm thực u(x,y), 

v(x,y) bị chặn trên miền D. 
B) Nếu hàm phức )(zf = u(x,y) +i v(x,y) không liên tục trên miền D thì u(x,y) và v(x,y) không liên tục 

trên D. 
C) Hàm phức )(zf  = u(x,y) +i v(x,y) liên tục trên miền D khi và chỉ khi các hàm thực u(x,y), v(x,y) liên 

tục trên miền D. 
D)  Cho hàm biến phức )(zf = u(x,y) +iv(x,y),  z0 = x0 +iy0 và giả sử các giới hạn đều tồn tại.   

Khi đó: +i . 
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Caâu 7 Với điều kiện  và , xét biểu diễn hình học của các số phức (trên cùng một mặt 

phẳng phức): , 
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Khẳng định nào sau đây đúng? 
A) có biểu diễn hình học tương ứng với bốn đỉnh một hình vuông. 321 ,,, zzzzo

B)  có biểu diễn hình học tương ứng với bốn đỉnh một hình chữ nhật. 321 ,,, zzzzo

C)  có biểu diễn hình học là ba đỉnh một tam giác đều và . 321 ,,, zzzzo 3zzo 

D)  thẳng hàng. 321 ,,, zzzzo
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2+3iCâu 8  Cho số phức z =  + e . Khi đó, phần thực và phần ảo của  là: z

A) 3cos  , 3sin  2Re 2ez  Im 2ez 
B) 3cos  , 3sin  2Re 2ez  Im 2ez 
 

C) 3cos2Re z  , 3sinIm z  
D) 3cos  , 3sin  2Re 2ez  2Im 2ez 
 

z

3
Câu 9  Ảnh của đường thẳng   qua phép biến hình w = = u +iv  là xy 

A) Đường tròn u2 + v2 =1.    C) Đường thẳng u = v. 
B) Nửa đường thẳng u = -v với u > 0.  D) Đường thẳng v = -u . 

Câu 10  Khẳng định nào sau đây sai? 

A) Nếu hàm u(x,y) và v(x,y) điều hòa và thỏa điều kiện (C-R) trên nửa mặt phẳng mở  0Im:  zzD  
thì hàm )(zf  = u(x,y) + iv(x,y) giải tích trên D . 

B) Hàm phức )(zf  = u(x,y) + iv(x,y)  khả vi trên miền D khi và chỉ khi các hàm u(x,y), v(x,y)  khả vi và 
thỏa điều kiện Cauchy – Reimann trên miền D. 

C) Nếu các hàm ),(), không điều hòa trên miền D thì hàm )(zf  = u(x,y)+ iv(x,y) không giải tích 

trên mieàn D. 

,( yxvyxu

D) Nếu các hàm ),(), điều hòa trên miền D thì hàm )(zf  = u(x,y)+ iv(x,y) giải tích trên miền D. ,( yxvyxu



PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm) 
Câu 11  ( 1,5điểm)  Áp dụng phép biến đổi Laplace giải phương trình vi phân 

 với  điều kiện  và  tyyy 2cos36'7''  0)0( y 0)0(' y

Câu 12  (1,5 điểm)   

 

Cho mạch điện RL như hình vẽ thỏa phương trình vi phân 

dt
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)(  +R )(ti  =  , i(0) = 0 tEo 3cos

 với  là các hằng số dương. LREo ,,

a) Áp dụng phép biến đổi Laplace giải phương trình vi 
phân để tìm .  )(ti
 

b) Chứng tỏ rằng sau khoảng thời gian t  đủ lớn nghiệm của phương trình vi phân, , biểu diễn 
xấp xỉ một dao động điều hòa theo thời gian . Xác định biên độ dao động này theo . 
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Câu 13  (2 điểm)  
a) Áp dụng phép biến đổi Laplace giải hệ phương trình vi phân 

                                                       , điều kiện x(0)= y(0) = 0 
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b) Tính , . Xác tọa độ gần đúng trong mặt phẳng Oxy  của điểm  sau 

khoảng thời gian t đủ lớn. 
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Ghi chú :  Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. 
CHUẨN ĐẦU RA 

 

Nội dung kiểm tra Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) 
Từ câu 1 đến câu 10  G1: 1.1, 1.2 

G2: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 , 2.4.3 
Câu 11, Câu 12, Câu 13: Áp dụng phép biến đổi 
Laplace giải phương trình vi phân, hệ phương trình vi 
phân rồi ứng dụng vào đời sống.  

G1: 1.1, 1.2 
G2: 2.1.3, 2.1.3, 2.1.4 , 2.4.3 

                                                                                            Ngày  7 tháng 8 năm 2017 
                                                                                        Thông qua Bộ môn Toán 
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Câu 11                                                                                                                                      1,5 điểm
 Áp dụng phép biến đổi Laplace giải phương trình vi phân 

 với  điều kiện  và  tyyy 2cos36'7''  0)0( y 0)0(' y
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Đặt  = )( pYY   )t(y L . Biến đổi Laplace hai vế phương trình,  áp dụng tính chất 

tuyến tính và tính chất đạo hàm hàm gốc ta được: 

  =   YypYypyYp 6)0(7)0(')0(2   t2cos3L  
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Phân tích thành phân thức đơn giản 
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Biếi đổi Laplace ngược hai vế và áp dụng tính chất tuyến tính ta được 
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Câu 12                                                                                                                                       1,5đ 
  a)  +)(' tLi R )(ti  =  = Eocos3t  , i(0) = 0  

Đặt I = I(p) =  )t(i L   




dt

diL =  )t('iL  = pI-i(0) = pI  

Biến đổi Laplace hai vế phương trình ta được  

    LIp +RI = 22 3p

pEo   I = 
))(3( 22 RLpp
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Biến đổi ngược hai vế ta được : i(t) = 
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 Từ (**) cho p = 0 ta được  : 0
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Thay A, B, C vào (*) ta được kết quả: 
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